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nghị quyết hội đồng quản trị

Công ty cổ phần  Viglacera Thăng Long

"V/v: Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh quý IV/2013;

Luỹ kế năm 2013 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh Quý I/2014"
Hôm nay, ngày 21/01/2014 tại trụ sở Công ty Cổ phần Viglacera Thăng Long: Phúc Thắng - Phúc Yên - Vĩnh Phúc, Hội đồng quản trị Công ty đã họp thường kỳ để thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh Quý IV/2013, lũy kế năm 2013 và kế hoạch sản xuất kinh doanh Quý I/ 2014.

Tham dự họp có các ông trong Hội đồng quản trị Công ty bao gồm:

1. Ông Nguyễn Minh Tuấn: 
Chủ tịch HĐQT - Chủ trì.

2. Ông Đinh Quang Huy:
 
UV H§QT

3. Ông Đoàn Hải Mậu: 

UV HĐQT- Giám đốc
4. Ông Nguyễn Trí Dũng: 

UV H§QT

5. Ông Lê Văn Ân:


UV H§QT

Hội đồng quản trị mời Ban giám đốc và Ban kiểm soát Công ty cùng tham dự.

Sau khi nghe Ông Đoàn Hải Mậu – Giám đốc Công ty trình bày nội dung báo cáo kết quả hoạt động SXKD Quý IV/2013, lũy kế năm 2013 và phương hướng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh Quý I/2014, Hội đồng quản trị thảo luận và nhất trí:

quyết nghị

I. Thông qua các chỉ tiêu hoạt động SXKD Quý IV/2013 và lũy kế năm 2013:

1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh:


[image: image1.emf]QIV/2013 Năm 2013 QIV/2013 Năm 2013

1 Sản lượng sản xuất m2 1.551.000 3.943.000 1.472.898 4.549.626

2 Sản lượng tiêu thụ m2 1.637.225 4.672.780 1.647.227 5.098.229

3 Doanh thu tr.® 112.897 346.113 104.946 330.287

4 Khấu hao TSCĐ và SCL tr.đ 4.035 16.133 4.793 18.357

5 Lợi nhuận trước thuế tr.đ 4.852 1.008 4.907 1.063

TT Nội dung ĐVT

Kế hoạch Thực hiện


2. Kết quả thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư Qúy IV/2013:

2.1 Các công việc đã triển khai:

- Chất lượng sản phẩm: thực hiện quy trình kiểm soát chất lượng chặt chẽ, áp dụng việc kiểm tra chất lượng sản phẩm trên cơ sở thành lập bộ phận QC .

- Tiết giảm chi phí:
+ Trong quý 4/2013 đã tiết giảm 8% chi phí than so với thực hiện bình quân quý 3/2013.
+ Bám sát định mức tiêu hao của Tổng Công ty đồng thời triển khai giao khoán cho các bộ phận sản xuất. 
- Duy trì số dư vay ngắn hạn đồng thời vận dụng linh hoạt cơ cấu vay VNĐ và USD để giảm lãi vay ngắn hạn. 

2.2 Kết quả công tác đầu tư và sửa chữa lớn TSCĐ:

- Triển khai đầu tư máy inkjet : Phê duyệt phương án, phê duyệt kế hoạch đấu thầu, mời thầu, mở thầu.

- Triển khai các bước chuẩn bị đầu tư : Máy mài khô, máy phát điện.
- Lập xong phương án bảo dưỡng sửa chữa lớn tài sản cố định trong đợt dừng sản xuất;

II. Phương hướng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh Quý I/2014:

1. Hội đồng quản trị nhất trí giao nhiệm vụ cho Ban Giám đốc điều hành Kế hoạch sản xuất kinh doanh QI/2014 với các chỉ tiêu chính sau đây:


[image: image2.emf]STT Chỉ tiêu ĐVT

Kế hoạch

QI/2014

1 Sản lượng sản xuất

m

2

900.000

2 Sản lượng tiêu thụ

m

2

1.050.000

3 DT bán hàng và CCDV Tr.đồng 66.000

4 Khấu hao TSCĐ và SCL Tr.đồng 5.090

5 Lợi nhuận trước thuế Tr.đồng

6 Thu nhập bình quân ngh.đ/ng/tháng 4.500


2. Biện pháp thực hiện:

2.1 Về sản xuất:

* Phân xưởng sản xuất 1: Dừng sản xuất để bảo dưỡng sữa chữa tài sản cố định từ ngày 26/01/2014 đến ngày 28/02/2014.
* Phân xưởng sản xuất 2: Dừng sản xuất để bảo dưỡng sữa chữa tài sản cố định từ ngày 16/01/2014 đến ngày 28/02/2014.
- Tập trung sản xuất tại hai phân xưởng các dòng sản phẩm có lợi thế 300 x450,  300x600, 600x600, 500x500, ngói; tháng 3/2014 đưa sản phẩm Inkjet vào sản xuất tại phân xưởng sản xuất 1.

- Thực hiện kiểm soát và nâng cao chất lượng sản phẩm đảm bảo các sản phẩm sản xuất năm 2014 đạt Tiêu chuẩn nội bộ TCCS GOL 01:2013, TCCS GOL 02:2013 do Tổng công ty Viglacera ban hành.

- Kiểm soát chặt chẽ chất lượng các công đoạn sản xuất và chất lượng sản phẩm cuối cùng thông qua hoạt động của Giám đốc chất lượng và Ban nghiệm thu chất lượng.

- Kiểm soát chặt chẽ giá, chất lượng và quá trình nhập xuất vật tư, nhập xuất sản phẩm. Hội đồng quản trị duyệt giá trần nguyên liệu chính.

- Tập trung giảm hao phí nhiên liệu; sử dụng than đảm bảo chất lượng, tiết giảm chi phí nhiên liệu tối thiểu 10% so với thực hiện năm 2013.

- Tiếp tục rà soát, sắp xếp lại lao động để tăng năng suất lao động trên từng dây chuyền.

- Tiết giảm chi phí quản lý 5% trong cơ cấu giá thành toàn bộ so với thực hiện năm 2013.

- Tiết giảm chi phí tài chính tối thiểu 10% so với thực hiện năm 2013

- Thực hiện việc khoán chi phí sản xuất tới các bộ phận, rà soát hàng tuần, quy trách nhiệm cụ thể tới từng cá nhân, từng bộ phận đối với các chỉ tiêu sản lượng, chất lượng, thu hồi, hiệu quả.

2.2, Công tác phối hợp với Công ty CP Kinh doanh gạch ốp lát Viglacera, Công ty cổ phần thương mại Viglacera:

- Triển khai thực hiện ký hợp đồng theo từng tháng với Công ty Kinh doanh, Công ty thương mại chi tiết theo sản phẩm, doanh thu, tiến độ dòng tiền, thu nợ để đạt được mục tiêu kế hoạch đề ra.

- Phối hợp với Công ty Kinh doanh, Công ty thương mại triển khai ngay các giải pháp để thúc đẩy công tác kinh doanh, đảm bảo dòng tiền để sớm triển khai sản xuất. Xác định rõ trách nhiệm từ khâu đặt hàng sản xuất đến việc tiêu thụ hết lượng sản phẩm đặt hàng sản xuất trong kỳ.

- Lập phương án bán hàng tồn kho chi tiết theo gói, trình HĐQT duyệt đối với từng gói về giá bán và các giải pháp kèm theo trước khi triển khai thực hiện.

- Phối hợp công tác thu hồi công nợ: thu dứt điểm công nợ bán hàng trong từng tuần, triển khai kế hoạch cụ thể thu nợ cũ.

- Phối hợp với Công ty kinh doanh và Công ty thương mại triển khai thực hiện chương trình bán hàng đầu năm nhằm thúc đẩy doanh thu và thu tiền trong những tháng đầu năm.

2.3.  Công tác tài chính:

- Xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch dòng tiền chi tiết từng tháng của Quý I/2014 cho phù hợp với tình hình thực tế của Công ty và thị trường vật liệu xây dựng.

- Triển khai bán hàng tồn kho và đôn đốc thu hồi công nợ để đảm bảo dòng tiền phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Vận hành linh hoạt việc vay vốn và trả nợ Ngân hàng để giảm tối đa chi phí lãi vay.

- Cơ cấu lại tài chính của Công ty thông qua việc chuyển nợ ngắn hạn sang nợ trung dài hạn, thanh lý các tài sản cố định không cần dùng và tái thuê tài chính máy móc thiết bị của Công ty.

- Kiểm toán xong Báo cáo tài chính năm 2013: Đơn vị kiểm toán Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán . 

- Dự kiến đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính 2014 trình đại hội cổ đông: Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán.
3. Về đầu tư xây dựng và sửa chữa lớn tài sản cố định: 

- Đầu tư máy Inkjet.
- Đầu tư máy mài khô để tăng năng lực sản xuất.

- Đầu tư thay thế máy phát điện 2000KVA.

- Đầu tư cải tạo lò than nguội theo phương án đã được duyệt.

- Bảo dưỡng, sửa chữa máy móc thiết bị, nhà xưởng trong thời gian dừng sản xuất và nghỉ Tết nguyên đán năm 2013:

- Rà soát, thanh lý các tài sản cố định không cần dùng;
4.  Thông qua công tác Đại hội cổ đông thường niên năm 2014 như sau:

- Dự kiến ngày chốt danh sách dự Đại hội: 21/02/2014.

- Dự kiến ngày tổ chức Đại hội: 12/3/2014.

6.  Công tác khác:

- Lập kế hoạch và tổ chức đào tạo cán bộ quản lý, nâng cao nghiệp vụ, đào tạo lại công nhân kỹ thuật trong quý I/2014.

- Phát huy vai trò của Công đoàn, Ban thanh tra công nhân trong kiểm soát hoạt động SXKD.

- Rà soát, sắp xếp lại nhân lực nhằm tăng năng suất lao động và thu nhập bình quân của toàn thể cán bộ công nhân viên theo định hướng tăng năng suất lao động.
- Xây dựng phương án trả lương trên cơ sở khuyến khích những lao động có năng suất, tay nghề cao trên cơ sở khoán quản triệt để.
- Thực hiện việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán đúng theo quy định.

Cuộc họp kết thúc 10h cùng ngày.

Các thành viên dự họp nhất trí thông qua và cùng nhau ký tên dưới đây.

      Chủ tịch Hội đồng quản trị

Các thành viên HĐQT






Ông Đinh Quang Huy…………………………
Ông Đoàn Hải Mậu……………………………..
          Nguyễn Minh Tuấn
Ông Nguyễn Trí Dũng ..……………………….
Ông Lê Văn Ân.…….………..……………
Nơi nhận: 
- Tổng công ty (Báo cáo);

- UBCKNN (Báo cáo);
- Sở giao dịch CK;
- Các thành viên HĐQT, BKS;

- Các phòng ban, PX
- Lưu TCHC, TCKT.
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		TT		Nội dung		ĐVT		Kế hoạch				Thực hiện				So sánh (%)				Ghi chú

								QIV/2013		Năm 2013		QIV/2013		Năm 2013		QIV/2011		Năm 2011

		1		Sản lượng sản xuất		m2		1,551,000		3,943,000		1,472,898		4,549,626		94.96		115.38

		2		Sản lượng tiêu thụ		m2		1,637,225		4,672,780		1,647,227		5,098,229

		3		Doanh thu		tr.®		112,897		346,113		104,946		330,287		92.96		95.43

		4		Khấu hao TSCĐ và SCL		tr.đ		4,035		16,133		4,793		18,357		118.79		113.79

		5		Lợi nhuận trước thuế		tr.đ		4,852		1,008		4,907		1,063		101.13		105.46

		6		Thu nhập bình quân		nghđ/ng/th		5,200		6,053		6,167		5,596		118.60		92.45

								5584.273854						5584.273854

								608.935185						608.935185

								6193.209039						6193.209039

								5936						5936

								257.209039						257.209039
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		STT		Chỉ tiêu		ĐVT		Kế hoạch
QI/2014		KH năm 2012

		1		Sản lượng sản xuất		m2		900,000		4,257,224		4,083,684		173,540

		2		Sản lượng tiêu thụ		m2		1,050,000		4,576,884

		3		DT bán hàng và CCDV		Tr.đồng		66,000		403,355		275,709		127,646

		4		Khấu hao TSCĐ và SCL		Tr.đồng		5,090		16,939				-61,646

		5		Lợi nhuận trước thuế		Tr.đồng				1,085		-1,538		2,623

		6		Thu nhập bình quân		ngh.đ/ng/tháng		4,500		5,737				-2,623






